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	Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012


THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Những quy định trước đây trái với Thông tư này bị bãi bỏ. Văn bản này thay thế Quyết định số 03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan tới công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Vinh Hiển


 

QUY CHẾ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo năm học đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là nhà trường) bao gồm: tổ chức BDTX, đánh giá và công nhận kết quả BDTX, nhiệm vụ và quyền của giáo viên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là giáo viên), tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác BDTX giáo viên.

Điều 3. Mục đích của BDTX
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

Chương II
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Điều 4. Nội dung, thời lượng BDTX
1. Nội dung BDTX được quy định trong Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học, bao gồm:

a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): khoảng 30 tiết/năm học.

b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): khoảng 30 tiết/năm học.

c) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): khoảng 60 tiết/năm học.

3. Thời lượng BDTX của mỗi nội dung bồi dưỡng nêu ở khoản 2 Điều này có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của năm học, với yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên trong mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.

Điều 5. Hình thức BDTX
1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường. 

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

Thời lượng, số lượng giáo viên học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do sở giáo dục và đào tạo quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX và các quy định tại Quy chế này.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

Điều 6. Tài liệu BDTX
1. Tài liệu BDTX được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, hình thức BDTX quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức biên soạn, cung ứng, giới thiệu tài liệu phục vụ BDTX theo các nội dung bồi dưỡng 1 và 3.

3. Sở giáo dục và đào tạo kết hợp với các dự án chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn, cung ứng tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2.

Điều 7. Kinh phí BDTX
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm và kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí hỗ trợ của các dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 8. Kế hoạch BDTX
1. Kế hoạch BDTX được xây dựng theo năm học, bao gồm: các kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.

2. Kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức BDTX. Kế hoạch BDTX của phòng giáo dục và đào tạo, của sở giáo dục và đào tạo phải có thêm các nội dung về đánh giá kết quả BDTX, hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, phối hợp với các dự án (nếu có); cung ứng tài liệu; tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên.

3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể các trường hợp giáo viên được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX.

4. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học

a) Căn cứ nội dung Chương trình BDTX và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX và báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

b) Căn cứ hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của phòng giáo dục và đào tạo và tổng hợp kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị, gửi cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp phê duyệt.

c) Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp kế hoạch BDTX các nhà trường trực thuộc, xây dựng kế hoạch BDTX của phòng, báo cáo sở giáo dục và đào tạo. 

d) Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp kế hoạch BDTX của các phòng giáo dục và đào tạo, của các nhà trường trực thuộc, xây dựng kế hoạch BDTX của sở, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6 hàng năm.

Điều 9. Báo cáo viên BDTX
1. Báo cáo viên BDTX là nhà giáo thuộc các cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX, chuyên gia, giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giáo dục.

2. Tiêu chuẩn của báo cáo viên BDTX

a) Nắm vững Chương trình BDTX, có khả năng truyền đạt nội dung tài liệu BDTX phù hợp với đối tượng giáo viên.

b) Có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về hoạt động học tập của giáo viên; có khả năng hướng dẫn, tư vấn giáo viên tự học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kỹ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên.

c) Có tinh thần trách nhiệm, khả năng cộng tác với đồng nghiệp.

3. Trách nhiệm, quyền của báo cáo viên BDTX

a) Báo cáo viên BDTX thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan chủ quản, có trách nhiệm, quyền theo quy định của pháp luật, của cơ quan chủ quản.

b) Báo cáo viên BDTX thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng có trách nhiệm, quyền theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng hoặc hợp đồng lao động.

Điều 10. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX
1. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX bao gồm: trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009); trung tâm giáo dục thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 78 Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

2. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX theo phương thức được cấp quản lý giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng khi đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ BDTX và có đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

Điều 11. Triển khai kế hoạch BDTX
1. Nhà trường tổ chức cho giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên, của nhà trường.

2. Phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo nhà trường đảm bảo tài liệu BDTX cho giáo viên và chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức lớp BDTX tập trung theo kế hoạch.

3. Nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX giáo viên, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp vào tháng 6 hàng năm.

Chương III
ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Điều 12. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
1. Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

2. Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

Điều 13. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

a) Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).

b) Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên

Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

c) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá được quy định tại điểm a, điểm b khoản này để chỉ đạo, tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và từng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 đảm bảo sự phù hợp về đối tượng, nội dung, phương pháp BDTX và các quy định tại Quy chế này.

2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau: 

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

Điều 14. Xếp loại kết quả BDTX
1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

Điều 15. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

2. Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX (theo Phụ lục kèm theo Quy chế này) đối với giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX (theo Phụ lục kèm theo Quy chế này) đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

Chương IV
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN
Điều 16. Nhiệm vụ của giáo viên
1. Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Quy chế này.

2. Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 17. Quyền của giáo viên
1. Được cung ứng tài liệu học tập BDTX theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định.

3. Được khen thưởng nếu có thành tích trong việc thực hiện kế hoạch BDTX.

4. Được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch BDTX.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác BDTX giáo viên.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá Chương trình; biên soạn, giới thiệu danh mục tài liệu BDTX đối với các nội dung bồi dưỡng 1 và 3 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

3. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác BDTX giáo viên trên phạm vi toàn quốc theo thẩm quyền.

4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BDTX giáo viên.

5. Chỉ đạo, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác BDTX giáo viên.

Điều 19. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của sở; chỉ đạo, phối hợp tổ chức biên soạn, cung ứng tài liệu BDTX giáo viên đối với nội dung bồi dưỡng 2.

2. Quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trên địa bàn tỉnh, thành phố; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên theo quy định tại Quy chế này.

3. Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên theo hình thức tập trung (nếu có).

4. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

5. Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

Điều 20. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
1. Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của phòng.

2. Quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên theo quy định tại Quy chế này.

3. Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học cơ sở, tiểu học và mầm non theo hình thức tập trung (nếu có).

4. Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

5. Báo cáo công tác BDTX giáo viên về sở giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

Điều 21. Trách nhiệm của hiệu trưởng, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
1. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

2. Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế này.

3. Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

4. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này.

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX
Các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này có trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động BDTX giáo viên và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp theo các quy định hiện hành./.
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BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
Câu 1: Nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong nghị quyết 29 của BCH TW 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục là:

1 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 


Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ; các trường đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục - đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đản, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. 

2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

3- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh 
giá của gia đình và xã hội.



Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.


Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. 


Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài

4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập


Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và xu thế phát triển giáo dục của thế giới.


Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

5- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. 


Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.


Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục, đào tạo . 

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý giáo dục, đào tạo. 

6- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. 


Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. 


Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.


Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. 

Triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhất là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các viện nghiên cứu.

7- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. 


Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định

Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp, Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng một số trường đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trường đại học sư phạm

Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. 


Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường. Có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện định kỳ kiểm toán các cơ sở giáo dục - đào tạo.

8- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. 


Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 


Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào tạo. 

9- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo

Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại . Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo.


Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. 
Là một giáo viên cần phải :

· Không ngừng học tập để nâng cao trình cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

· Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

Câu 2: Qua nghiên cứu tìm hiểu MODUN về THPT14 về xây dưng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Đồng chí hãy cho biết có thể tích hợp dạy học như thế nào? Đồng chí cho biết các dạng tích hợp mà đồng chí biết hoặc đã làm?

Hiện nay, dạy học tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đang được quan tâm. Thực hiện tích hợp trong dạy học sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc góp phần hình thành và phát triển các năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Tích hợp theo nghĩa chung nhất được hiểu là sự liên kết các thành phần, các bộ phận khác nhau một cách hòa hợp, tương thích trong một tổng thể. Dạy học tích hợp được hình thành trên cơ sở của những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học, thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục sẽ góp phần phát triển tư duy tổng hợp, năng lực giải quyết vấn đề và làm cho việc học tập trở nên ý nghĩa hơn đối với học sinh so với việc học và thực hiện các mặt giáo dục một cách riêng rẽ. Các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội vốn không tồn rại một cách rời rạc, đơn lẻ, chúng là những thể tổng hợp, hoàn chỉnh và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Qua nghiên cứu tìm hiểu MODUN về THPT14 về xây dưng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, tôi nhận thấy có thể tích hợp dạy học như sau:
* Dạng thứ 1: Đưa ra những ứng dụng cho nhiều môn học. Dạng tích hợp này vẫn duy trì các môn học riêng rẽ, trong các khu ứng dụng chung được tích hợp vào các thời điểm thích hợp. Các thời điểm thích hợp có thể là:

- Cách thứ nhất: Những ứng dụng chung cho nhiều môn học có thể thực hiện ở cuối năm học hay cuối cấp học trong một bài học hoặc một bàu tập tích hợp.
- Cách thứ 2: Những ứng dụng chung cho nhiều môn học được thể hiện tương đối đều đặn trong suốt năm học trong các tình huống tích hợp.

* Dạng tích hợp thứ 2: Phối hợp các quá trình học tập của nhiều môn học khác nhau. Dạng tích hợp này thường dẫn đến phải phối hợp quá trình dạy học của các môn học. dạng tích hợp này nhằm hợp nhất hai hay nhiều môn học thành một môn học duy nhất. Cáh tích hợp như sau:

- Cách 1: Phối hợp quá trình học tập những môn học khác nhau bằng đề tài tích hợp.

- Cách 2: Phối hợp quá trình học tập những môn học khác nhau bằng tình huống tích hợp, theo đó các môn học được tích hợp xung quanh những mục tiêu chung. Các nội dung giáo dục cần được tích hợp có thể được tích hợp vào các môn học ở mức độ khác nhau, cụ thể:

+ Tích hợp toàn phần: 


Tích hợp toàn phần được thực hiện khi hầu hết các kiến thức của bài học cũng chính là các kiến thức cần tích hợp. Khi đó mục tiêu chung của bài học cũng chính là mục tiêu giáo dục của nội dung cần tích hợp.

+ Tích hợp bộ phận.


Tích hợp bộ phận được thực hiện khi một phần kiến thức của bài học có nội dung về giáo dục cần tích hợp.
+ Hình thức liên hệ:


Khi một số nội dung của môn học có liên quan đến vấn đề giáo dục cần tích hợp song không nêu rõ trong nội dung của bài học.  Trong trường hợp này giáo viên phải khai thác nội dung của môn học và liên hệ chúng với các nội dung cần tích hợp.

* Các dạng  tích hợp mà tôi đã biết và đã làm :

-  Dạng thứ 1: Đưa ra những ứng dụng cho nhiều môn học.

- Dạng tích hợp thứ 2: Phối hợp các quá trình học tập của nhiều môn học khác nhau, như tích hợp toàn phần, tích hợp bộ phận.

Câu 3. Đồng chí hãy xây dựng chuyên đề dạy học của bộ môn mà đồng chí dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

.               
 Tên chuyên đề : TÌM HIỂU ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
I. Nội dung chuyên đề

 - Nội dung 1: Tìm hiểu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
     + Vai trò của ngành công nghiệp

     +  Đặc điểm của ngành công nghiệp

     +  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
   - Nội dung 2:  Cơ cấu ngành công nghiệp
       + Cơ cấu công nghiệp theo ngành
       + Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
        + Cơ cấu công  nghiệp theo thành phần kinh tế

· Nội dung 3:  Vấn đề phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
   + Công nghiệp năng lượng
        + Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
· Nội dung 4 : Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

   + Khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp
         + Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp

II. Mục tiêu
        Sau chuyên đề, học sinh cần:

1. Kiến thức:

- Biết được vai trò và đặc điểm của công nghiệp, đặc điểm các hình thức TCLTCN
- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tới sự phát triÎn và phân bố của công nghiệp
- Hiểu được sự đa dạng của cơ cấu ngành công nghiệp, một số ngành công nghiệp trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai đoạn và các hướng hoàn thiện của nước ta.
- Nắm vững được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp và giải thích được sự phân hóa của nước ta.
- Phân tích được cơ cấu CN theo thành phần kinh tế cũng như sự thay đổi của nó và vai trò của mỗi thành phần ở nước ta.

- Biết được cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của tùng phân ngành ở nước ta

 - Hiểu rõ được cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.
- Hiểu được khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp (TCLTCN) và vai trò của nó trong công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta.

- Nắm được các hình thức TCLTCN chính ở nước ta hiện nay và giải thích được sự phân bố của chúng

2. Kỹ năng:

- Biết phân tích và nhận xét sơ đồ về đặc điểm phát triển và ảnh hưởng của cấ điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Phân tích biểu đồ, sơ đồ và bảng biểu trong bài học

- Xác định được trên bản đồ các khu vực tập trung công nghiệp chủ yếu của nước ta và các trung tâm CN chính cùng với cơ cấu ngành của chúng trong mỗi khu vực vùng chuyên canh lớn, vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm
          - Xác định được trên bản đồ nhứng vùng phân bố than, dầu khí cũng như các nhà máy nhiệt điện, thủy điện chính đã và đang xây dựng ở nước ta.

         - Chỉ trên bản đồ các vùng nguyên liệu chính và các trung tâm công nghiệp thực phẩm của nước ta.

- Hiểu và xác định được trên bản đồ các hình thức TCLTCN (điểm, khu, trung tâm công nghiệp).

- Phân biệt được các trung tâm công nghiệp với quy mô (hoặc ý nghĩa) khác nhau trên bản đồ.
3. Thái độ: 

Nhận thức được công nghiệp nước ta chưa phát triển mạnh, trình độ khoa học và công nghệ còn thua kém nhiều so với các nước trên thế giới, đòi hỏi sự cố gắng của thế hệ trẻ.

4. Định hướng năng lực

-  Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề.

-  Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

+ Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ.

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê.

+ Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông. 
5. Phương pháp dạy học:

Thảo luận nhóm , sử dụng phương tiện dạy học trực quan, đàm thoại, động não,giảng giải, thuyết trình.

6. Chuẩn bị của GV và HS:

- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch dạy học

+ Bải giảng trên Powerpoint

+ Các phiếu học tập sử dụng trong chuyên đề

- Chuẩn bị của HS; sách, vở, nháp, máy tính
III. Bảng mô tả các mức độ nhận thức

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Địa lí công nghiệp Việt Nam
	- Trình bày được vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp, vai trò củacác hình thức TCLTCN   trong công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta.
- Nêu được khái niệm các ngành công nghiệp trọng điểm, khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu ngành công nghiệp và hướng hoàn thiện nó.

 - Trình bày được cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của tùng phân ngành ở nước ta.
- Trình bày được cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.

- Nêu được đặc điểm các hình thức TCLTCN và các hình thức TCLTCN chính ở nước ta
	- Phân tích được  ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội tới sự phát triÎn và phân bố của công nghiệp.
- Trình bày được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta.

- Phân biệt được các hình thức TCLTCN.
- Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng.
	-  Giải thích được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta. 

- Giải thích được vì sao ngành công nghiệp năng lượng, CN chế biến lương thực- thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm 

- Giải thích được vì sao cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch


	- Liên hệ tình hình phát triển công nghiệp ở một số vùng và giải thích 
- Phân tích biểu đồ, lược đồ, bản đồ và Atlat Địa lí Việt Nam

	Năng lực hình thành:

- Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ.

+ Năng lực sử dụng bản đồ, sơ đồ.

+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê.


IV. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực

1. Câu hỏi mức độ nhận biết

Câu 1. Trình bày vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp.
Câu 2: Nêu khái niệm các ngành công nghiệp trọng điểm, tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
Câu 3 : Trình bày  cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.

2. Câu hỏi mức độ thông hiểu 
Câu 1: Dựa vào lược đồ công nghiệp chung của Việt Nam, trình bày sự phân hóa lãnh thổ của công nghiệp nước ta.
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Câu 2: Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng.
3. Câu hỏi vận dụng thấp 

Câu 1: Vì sao ngành công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm ?

Câu 2: Giải thích sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta?

4. Câu hỏi vận dụng cao

Câu 1: Dựa vào biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế phân theo 3 nhóm ngành(%):
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Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta 

Câu 2: Nhân tố nào giúp Đông Nam Bộ trở thành vùng công nghiệp phát triển nhất cả nước ?

V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1.

                                                      Hoạt động khởi động:

Bước 1: Giáo viên yêu cầu học sinh viết lên bảng các sản phẩm của ngành công nghiệp.
- Hình thức hoạt động: Cá nhân

- Thời gian: 2 phút

Bước 2. Trao đổi nhóm về những điều mà học sinh đã viết.

- Hình thức hoạt động: Nhóm

- Thời gian: 4 phút

Bước 3. Giáo viên đặt câu hỏi: Các em có nhận xét gì về các sản phẩm của ngành công nghiệp.
- Hình thức hoạt động: Cá nhân/toàn lớp

- Thời gian: 3 phút

Bước 4. Học sinh trả lời.

Bước 5. Giáo viên dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp 
Hình thức tổ chức dạy học: Cặp đôi / nhóm
Bước 1. Tìm hiểu vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp
- Giáo viên yêu cầu HS trên cơ sở các sản phẩm của ngành công nghiệp các em đã kể, hãy rút ra vai trò của ngành công nghiệp 
Bước 2. Tìm hiểu về đặc điểm của ngành công nghiệp
- Giáo viên yêu cầu HS dựa vào vốn hiểu biết hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất CN
so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp

- Học sinh trình bày và rút ra đặc điểm của ngành công nghiệp.
- Giáo viên phản hồi thông tin qua hộp kiến thức:

Bước 3: Tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Giáo viên yêu cầu HS: Phân tích các nhân tố vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế-xã hội đối với sự phân bố công nghiệp.
- GV chia 4 nhóm , cử nhóm trưởng cho các nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
 + Nhóm 1: Phân tích nhân tố vị trí địa lí và khoáng
  + Nhóm 2: Phân tích nhân tố khí hậu- nước và đất, rừng,biển

  + Nhóm 3: Phân tích nhân tố dân cư-lao động và tiến bộ KH

  + Nhóm 4: Phân tích nhân tố thị trường, cơ sở hạ tầng,cơ sở vật chất – kỹ thuật và đường lối chính sách

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung. GV nhận xét, đânhs giá và chuẩn xác kiến thức.
- Giáo viên phản hồi thông tin qua hộp kiến thức:


*Giao nhiệm vụ dự án tiết 3; GV hướng dẫn học sinh và yêu cầu nội dung công việc. (5’)

 Bước 1: Giáo viên giới thiệu cho HS chủ đề của dự án và cung cấp một số nguồn thông tin.

       - Chủ đề: Vấn đề phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

      - Giáo viên và học sinh các nhóm xác định các nguồn tài liệu cần khai thác và nơi có thể tìm kiếm các nguồn tài liệu để thực hiện dự án: một số trang web, SGK, tài liệu tham khảo và bản đồ, Atlat Địa lí Viêt nam
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách khai thác các nguồn tài liệu, cách ghi chép và trích dẫn tài liệu tham khảo, sử dụng các nguồn tài liệu... 

- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm (4 nhóm)

 Bước 2: Xây dựng kế hoạch làm việc

- Các nhóm bầu nhóm trưởng để điều hành công việc của nhóm.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận về chủ đề, xây dựng đề cương và lên kế hoạch thực hiện.

Cụ thể:

-  Cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của tùng phân ngành ở nước ta.
- Cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.

- Tại sao 2 ngành này được coi là ngành công nghiệp trọng điểm
                                                           TIẾT 2.

Hoạt động 2:     Tìm hiểu cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta
Hình thức tổ chức dạy học: cặp đôi/Cả lớp
Bước 1: Tìm hiểu cơ cấu công nghiệp theo ngành
- GV yêu cầu HS  hãy :
   * Nêu khái niệm cơ cấu ngành công nghiệp.

 - Gv cung cấp thông tin :

Yêu cầu : Dựa vào đoạn thông tin trên em rút ra đặc điểm gì về cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta. 
- HS trả lời . GV chốt kiến thức và yêu cầu tiếp HS : 
   * Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Nước ta có những ngành công nghiệp trọng điểm nào?

  * Dựa vào biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế phân theo 3 nhóm ngành(%):
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Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta 
- HS trả lời, GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức với hộp thông tin: 

- GV : Để Ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được những nhu cầu mới của đất nước, vấn đề đặt ra là hoàn thiện cơ cấu ngành theo các hướng chủ yếu :

+ Xây dựng cơ cấu linh hoạt, phù hợp vói điều kiện VN, thích ứng với nền kinh tế thế giới

+ Đẩy mạnh phát triển các ngành mũi nhọn và trọng điểm, đưa công nghiệp điện năng đi trước một bước. Các ngành khác có thể điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
+ Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ.

- GV : Theo em, trong các hướng trên hướng nào quan trọng nhất? Tại sao?
- HS trả lời. GV chuẩn xác câu trả lời: 

*Hướng 1 quan trọng nhất vì xây dựng cơ cấu linh hoạt, phù hợp vói điều kiện VN, thích ứng với nền kinh tế thế giới sẽ giúp khai thác tốt các điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội của đất nước. Mặt khác nếu có cơ cáu ngành linh hoạt thì sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao
Bước 2:  Tìm hiểu cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
Hình thức: Nhóm
- Giáo viên yêu cầu HS dựa vào bản đồ công nghiệp chung của Việt Nam, trình bày và giải thích sự phân hóa lãnh thổ của công nghiệp nước ta.
- Học sinh làm việc theo nhóm(12 nhóm – mỗi bàn 1 nhóm), hoàn thành nội dung vào giấy
- Giáo viên yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả làm việc. Các nhóm khác bổ sung. GV đánh giá và chốt kiến thức qua hộp thông tin:

· GV nhấn mạnh nguyên nhân vì sao có sự phân hóa đó: 

+ Những vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao là do có thuận lợi về mặt vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và TNTN phong phú, dân cư đông và có trình độ, cơ sở hạ tầng-cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển đồng bộ, sự quan tâm đầu tư của nhà nước, lại thu hút được nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước, gần với thị trường tiêu thụ.


+  Ngược lại, những vùng có mức độ tập trung công nghiệp yếu hơn là do hạn chế về những điều kiện phát triển nói trên, đặc biệt là giao thông vận tải.

Bước 3: Tìm hiểu cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế

Hình thức : Cá nhân 

-GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta.Giải thích sự thay đổi đó
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	100
	24,9
	31,3
	43,8

	2010
	100
	19,2
	38,8
	42,0


-HS nhận xét, GV chuẩn xác :
*Cơ cấu CN theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc

          * Các thành phần KT tham gia vào hoạt động CN ngày càng được mở rộng.

          * Xu hướng chung:

                  + Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước

                    + Tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
          *Giải thích: Do chính sách của nhà nước đã có nhiều thay đổi nên đã phát huy được những thế mạnh của các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do có lợi thế về vốn và khoa học kỹ thuật đã có tốc độ tăng mạnh so với các khu vực kinh tế nhà nước và ngoài nhà nước.
                                                                 TIẾT 3.

Hoạt động 3. Tìm hiểu các vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.

- Hình thức tổ chức dạy học: theo dự án (giới thiệu dự án trong tiết 1)

* Bước 1: Giáo viên giới thiệu cho HS chủ đề của dự án và cung cấp một số nguồn thông tin.

- Chủ đề: Vấn đề phát triển các ngành kinh tế trọng điểm
- Giáo viên và học sinh các nhóm xác định các nguồn tài liệu cần khai thác và nơi có thể tìm kiếm các nguồn tài liệu để thực hiện dự án

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách khai thác các nguồn tài liệu, cách ghi chép và trích dẫn tài liệu tham khảo, sử dụng các nguồn tài liệu... 

- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm (4 nhóm- 2 nhóm nghiên cứu ngành công nghiệp năng lượng, 2 nhóm nghiên cứu ngành công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm)
* Bước 2: Xây dựng kế hoạch làm việc
- Các nhóm bầu nhóm trưởng để điều hành công việc của nhóm.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận về chủ đề, xây dựng đề cương và lên kế hoạch thực hiện.

Cụ thể: Cụ thể:

-  Cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của tùng phân ngành ở nước ta.

- Cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.

- Tại sao 2 ngành này được coi là ngành công nghiệp trọng điểm

* Bước 3: Thực hiện dự án (tiết 3)

Học sinh làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch đề ra.

- Thu thập thông tin: Hs có thể tiềm kiếm thu thập thông tin, bản đồ, tranh ảnh, sách báo, Internet…

- Xử lí thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu.

- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu và chuẩn bị trình bày trước lớp.

 * Bước 4:  Giới thiệu sản phẩm của nhóm trước lớp 

- Sản phẩm gồm có: Bản báo cáo kết quả nghiên cứu và bài thuyết trình của nhóm và thuyết trình có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Mỗi nhóm cử một đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm.

- Các nhóm cùng thảo luận và đóng góp ý kiến.

* Bước 5: Đánh giá
- Giáo viên cho HS các nhóm tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên tổng kết đánh giá dựa trên nguồn tài liệu và nhấn mạnh thông qua 2 kênh hình
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THÔNG TIN PHẢN HỒI
	Cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của từng  phân ngành ở nước ta

	a) CN khai thác nguyên nhiên liệu:
  - CN khai thác than 

+ Sản lượng than liên tục tăng : 1990 : 4,6 tr tấn đến 2005 : 34 tr tấn 

+ Phân bố : Quảng Ninh , ĐBSH ,ĐBSCL

  - CN khai thác dầu khí :

  + Sản lượng tăng  

  + Xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất

b) CN điện lực:

- Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực

- Sản lượng điện tăng rất nhanh

- Cơ cấu sản lương điện phân theo nguồn có sự thay đổi: 

+ Giai đoạn 1991-1996 thủy điện chiếm hơn 70%.

+ Đến năm 2005 nhiệt điện chiếm khoảng 70%.

- Mạng lưới tải điện đáng chú ý nhất là đường dây siêu cao áp 500kW.

- Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ,nhiệt điện (trên bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam)
- Trong tương lai xây dụng nhà máy điện hạt nhân

	Lý do công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm

	. a. Thế mạnh lâu dài: 

- Nguồn nhiên liệu phong phú:

+ Than antraxít tập trung ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỷ tấn, ngoài ra còn có than nâu, than mỡ, than bùn…

+ Dầu khí với trữ lượng vài tỷ tấn dầu, hàng trăm tỷ m3 khí.

+ Thủy năng có tiềm năng rất lớn, khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng (37%) và sông Đồng Nai (19%).

- Sự phát triển mạnh của ngành CN khai thác nguyên, nhiên liệu

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Sự tiến bộ KHKT, thu hút nhiều vốn đầu tư, trình độ tay nghề người lao động ...

b. Mang lại hiệu quả cao:

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, phục vụ công cuộc CNH, HĐH. Than, dầu thô còn có xuất khẩu.

- Nâng cao đời sống nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

c. Tác động đến các ngành kinh tế khác: 

Tác động mạnh mẽ và toàn diện đến các ngành kinh tế về quy mô, kỹ thuật-công nghệ, chất lượng sản phẩm…




	Cơ cấu ngành CN thực phẩm, cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành ở nước ta.

	CNCB nước ta có nhiều tiềm năng phát triển: nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú; thị trường tiêu thụ lớn…

1/Công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt:

-Công nghiệp xay xát phát triển mạnh, sản lượng gạo, ngô xay xát đạt 39,0 triệu tấn (2005)( phân bố tập trung tp.HCM, HN, ĐBSH, ĐBSCL.

- Công nghiệp đường mía: sản lượng đường kính đạt 1,0 triệu tấn (2005)( phân bố tập trung ở ĐBSCL, ĐNB, DHMT…

-Công nghiệp chế biến cafe, chè, thuốc lá phát triển mạnh: chế biến chè chủ yếu ở TD-MN BB, Tây Nguyên-SL đạt 127.000 tấn; chế biến cafe chủ yếu ở  Tây Nguyên, ĐNB, BTB-SL đạt 840.000 tấn cafe nhân; 

- Công nghiệp rượu, bia, nước giải khát phát triển nhanh. Hàng năm sx 160-220 triệu lít rượu, 1,4 tỷ lít bia( tập trung nhất ở tp.HCM, HN, HP, ĐN…

2/Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi:

- Chưa phát triển mạnh do cơ sở nguyên liệu cho ngành còn hạn chế.

- Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở một số đô thị lớn. Sản lượng sữa đặc trung bình hàng năm đạt 300-350 triệu hộp.

- Thịt và sản phẩm từ thịt phân bố chủ yếu ở Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh.

3/Công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản:

- Nghề làm nước mắm nổi tiếng ở Cát Hải (HP), Phan Thiết (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang). Sản lượng  hàng năm đạt 190-200 triệu lít.

- Chế biến tôm, cá và một số sản phẩm khác: tăng trưởng nhanh đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước( phát triển tập trung ở ĐBSCL.



	Lý do công nghiệp chế biến LT-TP là ngành công nghiệp trọng điểm

	a.Thế mạnh lâu dài:

- Nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú: 

+ Từ ngành trồng trọt: 

* Cây lương thực diện tích khoảng 8,3 triệu ha, riêng lúa 7,3 triệu ha, sản lượng lương thực 44,6 triệu tấn(2010), cung cấp nguyên liệu cho CN xay xát

* Cây CN: Đường mía: 28-30 vạn ha; chè 10-12 vạn ha, gần 50 vạn ha cà phê..., là nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú cho CN chế biến chè, đường mía, cà phê. Ngoài ra cây ăn quả là nguyên liệu cho CN chế biến các sản phẩm từ hoa quả

+ Từ ngành chăn nuôi:

* Chăn nuôi lấy thịt năm 2010: trâu hơn 2,9 triệu con, bò gần 6 triệu con, lợn 27,3 triệu con, gia cầm 300 triệu con, cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến các sản phẩm từ thịt

* Chăn nuôi lấy sữa(bò) cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến sữa

+ Nguyên liệu từ ngành thuỷ sản(đánh bắt, nuôi trồng): Năm 2010, sản lượng thuỷ sản trên 5 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu cho CNCBTS

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước. Thị trường thế giới và khu vực ngày càng có nhu cầu cao về các sản phẩm cà phê, cao su, điều, chè, tôm, cá đông lạnh...

- Cơ sở vật chất kỹ thuật được chú trọng đầu tư: Một số ngành CNCB ra đời từ lâu đã có những cơ sở sản xuất nhất định. Các cơ sở chế biến chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn hoặc ở vùng nguyên liệu.

b. Mang lại hiệu quả cao:

- Kinh tế: 

+ Không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại thu hồi vốn nhanh.

+ Sản xuất một số sản phẩm có số lượng lớn như: sản xuất khoảng 39 triệu tấn gạo, ngô/năm, hơn 300 triệu hộp sữa, bơ, pho mát, khoảng 1 triệu tấn đường, khoảng 200 triệu lít nước mắm...

+ Chiếm tỷ trọng khá cao trong giá trị sản lượng công nghiệp cả nước và giá trị xuất khẩu, cung cấp nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực cho nước ta

- Xã hội: Giải quyết nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

- TNMT: Góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khí hậu

c. Tác động đến các ngành kinh tế khác: 

- Thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh phát triển các ngành trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, hoá chất, GTVT…




                                                              TIẾT 4
Hoạt động 4:     Tìm hiểu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Hình thức tổ chức dạy học: nhóm
Phương án : Các nhóm làm các nhiệm vụ khác nhau

- Bước 1: Các cá nhân đọc nội dung trong SGK- nêu khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp và vai trò của nó

- Bước 2: Dựa vào nội dung đã đọc, các cá nhân tạo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

+ Một số nhóm : Tìm hiểu về điểm công nghiệp

· Nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp
· Xác định một số điểm công nghiệp của nước ta trên hình 26.2 trên hoặc Atlat
+ Một số nhóm: Tìm hiểu về khu công nghiệp
· Nêu những đặc điểm chính của khu công nghiệp
· Kể tên các khu công nghiệp tập trung ở địa phương
· Tại sao các khu CN tập trung lại phân bố chủ yếu ở ĐNB,ĐBSH,DHMT
+ Một số nhóm: Tìm hiểu về trung tâm công nghiệp
· Trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp
· Quan sát hình 26.2 trên hoặc Atlat hãy xác định các TTCN rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm.
· Giải thích tại sao TPHCM và HN là 2 TTCN lớn nhất nước ta ?
+ Một số nhóm: Tìm hiểu về vùng công nghiệp

· Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp
· Nước ta được chia thành mấy vùng công nghiệp. Đó là những vùng nào ?
- Bước 3: Các nhóm trao đổi thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ. GV quan sát thái độ làm việc của các cá nhân, nhóm và hỗ trợ các nhóm.

- Bước 4: Các nhóm có cùng nhiệm vụ trao đổi và bổ sung cho nhau, cử ra 1 nhóm để báo cáo.

- Bước 5: Đại diện các nhóm/nhiệm vụ báo cáo; GV nhận xét và lưu ý những nội dung cơ bản.

	Hình thức
	Các đặc điểm chính
	Tình hình phát triển và phân bố

	Điểm công nghiệp
	- Chỉ bao gồm 1 hoặc hai xí nghiệp đơn lẻ.

- Phân bố gắn với nguồn nguyên, nhiên liệu hay trung tâm tiêu thụ.

- Giữa chúng không có mối liên hệ sản xuất
	- Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp.

- Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi như Tây Bắc, Tây Nguyên.

	Khu công nghiệp
	- Mới được hình thành ở nước ta từ những năm 90 của thế kỷ XX, do Chính phủ quyết định thành lập

- Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp công nghiệp cùng sử dụng kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội, có ranh giới cụ thể, chuyên sản xuất về công nghiệp và thực hiện dịch vụ hổ trợ sản xuất công nghiệp; không có dân cư sinh sống.

- Các xí nghiệp trong khu công nghiệp được hưởng quy chế ưu đãi riêng với ban quả lí thống nhất.
	- Cho đến nay, cả nước có 150 KCN, KCX  khu công nghệ cao, với tổng diện tích đất tự nhiên trên 32,3 nghìn  ha

- Các KCN phân bố không đều về mặt lãnh thổ. Tập trung nhất ở Đông Nam Bộ, sau đó đến ĐBSH và DHMT. ở các vùng khác việc thu hút các khu công nghiệp tập trung còn bị hạn chế.

	Trung tâm công nghiệp
	- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao.

- Đó là các khu vực rất tập trung công nghiệp gắn liền với các đô thị vừa và lớn.

- Mỗi trung tâm công nghiệp thường có ngành chuyên môn hóa với vai trò hạt nhân để tạo vùng. Xoay quanh là các ngành bổ trợ và phục vụ sản xuất.
	- Trong quá trình CNH nước ta, nhiều TTCN đã được hình thành.

- Dựa vào vai trò của các trung tâm công nghiệp trong sự phân công lao động theo lãnh thổ (hoặc vào vị trí sản xuất công nghiệp), có thể chia thành các nhóm sau:

+ Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia (hay qui mô lớn và rất lớn), gồm có Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

+ Các trung tâm có ý nghĩa vùng (hay qui mô trung bình), gồm có Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

+ Các trung tâm có ý nghĩa địa phương (hay qui mô nhỏ), gồm có như Vinh, Việt Trì, Nha Trang...

	Vùng công nghiệp
	- Có không gian rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, KCN và trung tâm công nghiệp, có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất.

- Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp trong vùng như: cùng sử dụng mét hay một số loại tài nguyên, hoặc có vị trí thuận lợi, cùng sử dụng nhiều lao động, hệ thống năng lượng, giao thông vận tải. 

- Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng.
	Theo quy hoạch của Bộ công nghiệp, năm 2001, cả nước được phân thành 6 vùng công nghiệp, gồm:

- Vùng 1: Các tỉnh TDMN Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh).

- Vùng 2: Các tỉnh thuộc ĐBSH và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Vùng 3: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

- Vùng 4: Các tỉnh thuộc Tây Nguyên (trừ Lâm Đồng).

- Vùng 5: Các tỉnh Đông Nam Bộ, Bình Thuận và Lâm Đồng.

- Vùng 6: Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.


Kết luận :

Thông qua nội dung : Chuyên đề tìm hiểu địa lí công nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Giáo viên sẽ hình thành và rèn luyện cho học sinh một số phẩm chất, năng lực tốt nhằm tạo niềm đam mê hứng thú học tập môn Địa lí cũng như góp phần hình thành nhân cách học sinh.                                  
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I. Vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp


   1. Vai trò:


 - Có vai trò chủ dạo trong nền kinh tế quốc dân


- Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng


- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi sự phân công lao động, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng


- Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, việc làm, tăng thu nhập


   2. Đặc điểm:


a, Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn


- Giai đoạn 1: Tác động vào đối tượng lao động để tạo ra nguyên, nhiên liệu


- Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng


b, Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ: Tập trung TLSX, nhân công, sản phẩm


c, Sản xuất công nghiệp gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa các ngành để tạo ra sản phẩm.
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  II.  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp


1. Vị trí địa lý: ảnh hưởng lớn đến sự chọn lựa địa điểm xây dựng các nhà máy,các khu CN, khu CX


2. Tự nhiên: Nhân tố quan trọng  cho sự phát triển và phân bố CN 


3. Kinh tế - xã hội: 


- Dân cư, lao động: số lượng, chất lượng lao động có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố CN


- Tiến bộ KHKT: Làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lý các ngành CN; làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp CN


- Thị trường: có tác động mạnh tới việc lựa chọn vị trí XNCN, hướng CMH sản xuất


- CSHT-VCKT tạo thuận lợi cho sự phân bố và phát triển CN





Nước ta có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp. Đó là nhóm công nghiệp khai thác(4 ngành), nhóm công nghiệp chế biến (23ngành) và nhóm sản xuất,phân phối điện, khí đốt, nước(2 ngành





HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 2 MỤC III1





III. Cơ cấu ngành công nghiệp


 1.  Cơ cấu công nghiệp theo ngành:


- Khái niệm: Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp, được hình thành phù hợp với các điều kiện cụ thể trong và ngoài nước trong mỗi giai đoạn nhất định.


- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với khá đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm với 29 ngành:


+ CN khai thác: 4 ngành


+ CN chế biến: 23 ngành


+CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước: 2 ng


- Nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm: CN năng lượng, CN chế biến LTTP…


- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới:


+ Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến.


+ Giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác và CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
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2.  Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ


* Hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vực


- Ở miền Bắc, ĐBSH & vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ cao nhất nước. Từ Hà Nội hoạt động công nghiệp tỏa theo các hướng với các cụm chuyên môn hoá:


+ Hải Phòng-Hạ Long-Cẩm Phả: khai thác than , cơ khí.


+ Đáp Cầu- Bắc Giang: phân hoá học, VLXD.


+ Đông Anh-Thái Nguyên: luyện kim ,cơ khí.


+ Việt Trì-Lâm Thao-Phú Thọ: hoá chất, giấy.


+ Hoà Bình-Sơn La: thuỷ điện.


+ Nam Định-Ninh Bình-Thanh Hoá: dệt, ximăng, điện.


- Ở Nam Bộ: hình thành 1 dải công nghiệp với các TTCN trọng điểm: TPHCM, Biên Hoà, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một trong đó TPHCM là TTCN lớn nhất cả nước.


- Ở DHMT: hình thành một dải các trung tâm công nghiệp vừa và nhỏ phân bố dọc ven biển, với một số TTCN quan trọng như: Huế, Đà Nẵng, Vinh
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1. Khái niệm


-Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẳn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã hội và môi trường.


2. Vai trò: Công cụ có hữu hiệu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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